	Bộ xây dựng


SỐ:       /2015/TT-BXD
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng    năm 2015


Thông tư
Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của các hợp đồng tư vấn xây dựng như sau:

Điều 1.   Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của các hợp đồng tư vấn xây dựng gồm: tư vấn khảo sát xây dựng công trình; tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng, tư vấn thiết kế xây dựng công trình, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là tư vấn xây dựng) thuộc các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm cả hợp đồng xây dựng giữa nhà đầu tư thực hiện dự án BOT, BTO, BT và PPP với nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án) sau:
a) Dự án đầu tư xây dựng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;
b) Dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp nhà nước; 

c) Dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại điểm a, b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

2. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xác lập và quản lý thực hiện hợp đồng sử dụng vốn nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến hợp đồng xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định tại Thông tư này.
3. Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với quy định của Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của điều ước quốc tế đó.
Điều 2.  Các loại hợp đồng tư vấn

1. Theo tính chất, nội dung công việc hợp đồng tư vấn có các loại sau:
a) Khảo sát xây dựng. 
b) Lập dự án đầu tư xây dựng.
c) Thiết kế công trình xây dựng; 
d) Giám sát thi công xây dựng và thiết bị

đ) Các công việc tư vấn khác trong hoạt động đầu tư xây dựng;

2. Theo hình thức giá hợp đồng áp dụng hợp đồng tư vấn xây dựng gồm:

a) Hợp đồng trọn gói.

b) Hợp đồng theo thời gian.

c) Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

đ) Hợp đồng theo giá kết hợp.

Điều 3.  Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên
1. Hồ sơ hợp đồng bao gồm hợp đồng tư vấn xây dựng có nội dung quy định tại Điều 141 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các tài liệu kèm theo hợp đồng.

2. Các tài liệu kèm theo hợp đồng tư vấn xây dựng bao gồm:

a) Văn bản thông báo trúng thầu hoặc chỉ định thầu.
b) Điều kiện cụ thể, các điều khoản tham chiếu.
c) Điều kiện chung của hợp đồng.
d) Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu của chủ đầu tư.
e) Hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của nhà thầu.
®) Dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với tư vấn thiết kế xây dựng công trình) được duyệt.
f) Biên bản đàm phán hợp đồng, các văn bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng.
g) Các phụ lục của hợp đồng.
h) Các tài liệu khác có liên quan.

3. Thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng do các bên thoả thuận. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì áp dụng theo thứ tự nêu tại khoản 2 điều này.
Điều 4.  Quản lý thực hiện hợp đồng
1. Quản lý thực hiện hợp đồng thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
2. Nội dung cụ thể về quản lý thực hiện hợp đồng gồm:

a) Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng: Thực hiện theo Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Các bên phải quy định trong hợp đồng tiến độ thực hiện hợp đồng, thời điểm nghiệm thu, thời điểm báo cáo, bàn giao sản phẩm. Trường hợp thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của bên giao thầu thì bên giao thầu phải gia hạn hợp đồng và thanh toán các chi phí phát sinh do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng (nếu có). Trường hợp thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng do lỗi của nhà thầu tư vấn thì nhà thầu tư vấn phải tự chịu các chi phí phát sinh do mình gây ra theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
b) Quản lý về chất lượng: Thực hiện theo Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Các sản phẩm tư vấn phải đảm bảo chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nhà thầu tư vấn phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, phải có biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn do mình thực hiện và chất lượng công việc do nhà thầu phụ thực hiện (nếu có).
c) Quản lý khối lượng và giá hợp đồng: Thực hiện theo Điều 12 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Các bên có trách nhiệm quản lý khối lượng công việc thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đối với các khối lượng phát sinh (nếu có), các bên phải thống nhất khối lượng, giá cả và chi phí phát sinh trước khi thực hiện.
Đối với khối lượng công việc phát sinh ngoài khối lượng hợp đồng đã ký kết: Trường hợp công việc đã có trong hợp đồng thì xác định theo giá trong hợp đồng. Trường hợp công việc phát sinh không có trong hợp đồng, các bên căn cứ các quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để xác định chi phí cho các công việc phát sinh, làm cơ sở điều chỉnh giá hợp đồng.

d) Quản lý an toàn, bảo vệ môi trường: Thực hiện theo Điều 48 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Nhà thầu lập dự án, thiết kế phải đáp ứng các yêu cầu và an toàn và môi trường đối với dự án và công trình xây dựng. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động và môi trường xung quanh bao gồm chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Chủ đầu tư kiểm tra giám sát nhà thầu thực hiện việc bảo vệ môi trường xung quanh theo nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước có liên quan.
§iÒu 5.  Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của tư vấn khảo sát xây dựng
1. Nội dung, khối lượng công việc khảo sát xây dựng được thực hiện tương ứng với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình phù hợp với tiêu chuẩn khảo sát xây dựng từng loại công trình xây dựng.

2. Tùy theo loại công trình xây dựng, khảo sát xây dựng đối với gói thầu có thể bao gồm một số hoặc toàn bộ các công việc: Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát khí tượng thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình. Tài liệu khảo sát được tổng hợp thành báo cáo kỹ thuật, trong đó phải cung cấp số liệu cần thiết để thực hiện các giai đoạn thiết kế tiếp theo.

Nội dung công việc khảo sát xây dựng nhà thầu tư vấn thực hiện có thể bao gồm:

- Thu thập và phân tích số liệu, tài liệu đã có.

- Khảo sát khái quát hiện trường.

- Xây dựng lưới trắc địa, lưới khống chế, đo vẽ thủy chuẩn. Lập lưới trắc địa đo vẽ mặt bằng và độ cao.

- Đo vẽ địa hình.

- Đo vẽ hệ thống công trình kỹ thuật ngầm.

- Lập lưới khống chế trắc địa các công trình dạng tuyến.

- Đo vẽ địa chất công trình. 

- Nghiên cứu địa vật lý.

- Khoan, lấy mẫu, thí nghiệm, xác định tính chất cơ lý đất, đá.

- Quan trắc lâu dài.

- Quan trắc thủy văn và khí tượng.

- Thực hiện các công tác về đo đạc thủy văn.

- Thực hiện đo vẽ hiện trạng công trình.
- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Lập dự toán khảo sát xây dựng.

- Các công việc khảo sát xây dựng khác.
3. Sản phẩm của công việc tư vấn khảo sát xây dựng có thể bao gồm: 

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.

- Các bản đồ địa hình, bản đồ địa chất công trình, bản đồ địa chất thủy văn, bản vẽ hiện trạng công trình xây dựng.

- Các phụ lục.
- Phương án kỹ thuật khảo sát và dự toán khảo sát xây dựng.
§iÒu 6.  Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm chủ yếu của tư vấn thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng có thể bao gồm:

1. Thu thập, phân tích, nghiên cứu, xử lý số liệu, tài liệu và viết thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi
- Nghiên cứu, phân tích sự cần thiết và mục tiêu đầu tư.
- Thu thập, đánh giá và phân tích số liệu về điều kiện tự nhiên, xã hội, địa chất, thủy văn.
- Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích điều kiện cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào khác. 

- Đánh giá nhu cầu thị trường, tiêu thụ sản phẩm đối với dự án sản xuất, kinh doanh. 

- Lựa chọn hình thức đầu tư xây dựng công trình.
- Lựa chọn địa điểm xây dựng, nhu cầu sử dụng đất. Mô tả về quy mô và diện tích xây dựng công trình, các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; tổng mặt bằng; phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc; phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.
- Nghiên cứu phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuật nếu có.

- Nghiên cứu phương án thiết kế kiến trúc đối với công trình trong đô thị và công trình có yêu cầu kiến trúc.

- Nghiên cứu phương án khai thác dự án và sử dụng lao động.

- Nghiên cứu phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện và hình thức quản lý dự án.

- Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng, chống cháy nổ và các yêu cầu về an ninh, quốc phòng.

- Nghiên cứu khả năng thu xếp vốn, nguồn vốn và khả năng cấp vốn theo tiến độ; phương án hoàn trả vốn đối với dự án có yêu cầu thu hồi vốn; các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án.
- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi.
2. Thiết kế: 

- Khảo sát thực địa để lập thiết kế cơ sở.

- Nghiên cứu danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.
- Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình.

- Tính toán kết cấu chịu lực chính của công trình; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.

- Thực hiện các bản vẽ thiết kế cơ sở với các kích thước chủ yếu, bao gồm:

Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến.

Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.

Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ.

Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình; bản vẽ hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình.
- Xác định tổng mức đầu tư của dự án.

3. Sản phẩm:

- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi.

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở.

- Các nội dung khác Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
§iÒu 7.  Nội dung, khối lượng công việc và sản phẩm của tư vấn thiết kế xây dựng công trình
1. Căn cứ vào Dự án và nhiệm vụ thiết kế được duyệt, nhà thầu tư vấn thiết kế thực hiện việc thiết kế xây dựng phù hợp với bước thiết kế, loại công trình xây dựng. Nội dung chủ yếu của công tác thiết kế như sau:

- Khảo sát thực địa để lập thiết kế.

- Nghiên cứu mối liên hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực, các số liệu về điều kiện tự nhiên, địa chất, thủy văn, thủy lực, tải trọng và tác động, danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng
- Xác định tuyến công trình, cao độ và toạ độ xây dựng, phương án xử lý các chướng ngại vật chính trên tuyến, hành lang bảo vệ tuyến và các đặc điểm khác của công trình.

- Nghiên cứu đưa ra các phương án thiết kế kiến trúc, màu sắc công trình, các giải pháp thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu, môi trường, văn hoá xã hội tại khu vực xây dựng đối với công trình có yêu cầu kiến trúc.

- Tính toán các kết cấu chịu lực chính, phương án gia cố nền, móng, loại vật liệu chủ yếu sử dụng cho công trình, phương án phòng chống cháy nổ, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, giải pháp bảo vệ môi trường.

- Đề xuất biện pháp thi công, vận chuyển thiết bị, chỉ dẫn ký thuật.
- Tính toán và làm rõ phương án lựa chọn sản xuất, dây chuyền công nghệ, lựa chọn thiết bị, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kiểm tra các số liệu làm căn cứ thiết kế; các chỉ dẫn kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản vẽ thiết kế chưa thể hiện được và các nội dung khác theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Nghiên cứu quy trình vận hành, bảo trì công trình.

- Thực hiện các bản vẽ:

Các bản vẽ thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật chủ yếu, vật liệu chính.

Mặt bằng hiện trạng và vị trí công trình trên bản đồ.

Triển khai tổng mặt bằng (xác định vị trí xây dựng, diện tích chiếm đất, diện tích xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng, cao độ xây dựng...).

Các mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt chính của các hạng mục và toàn bộ công trình.

Kết cấu chịu lực chính, gia cố nền, móng, hệ thống kỹ thuật công trình, công trình kỹ thuật hạ tầng.

Chi tiết các liên kết điển hình, các chi tiết phức tạp.

Bố trí dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị.
Giải pháp kỹ thuật của các hệ thống kỹ thuật cơ điện bên trong công trình.
Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành.
Thiết kế cơ khí (nếu có).

Thiết kế tổ chức thi công xây dựng công trình.
- Thuyết minh thiết kế, các chỉ dẫn.

- Lập dự toán xây dựng công trình.

2. Giám sát tác giả theo quy định.

3. Sản phẩm của công tác thiết kế gồm:

- Bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế.
- Chỉ dẫn kỹ thuật.

- Dự toán xây dựng công trình.

§iÒu 8.  Nội dung và khối lượng công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

1. Công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hệ thống để đảm bảo việc nghiệm thu khối lượng và chất lượng các công tác thi công xây lắp của nhà thầu thi công theo đúng thiết kế được duyệt, phù hợp với quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phù hợp với nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên.

2. Nội dung và khối lượng công việc tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình có thể bao gồm:

- Giám sát thi công đảm bảo chất lượng công tác theo đúng thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng.
- Kiểm tra, giám sát biện pháp thi công của nhà thầu, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình tiến hành thi công.
- Giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường.
- Kiểm tra, xác nhận khối lượng thực tế thi công từng công việc, hạng mục, cấu kiện.

- Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định. 

- Trường hợp có sự thay đổi về thiết kế yêu cầu đơn vị thiết kế cung cấp hồ sơ thiết kế sửa đổi (bổ xung) đã được sự chấp thuận của chủ đầu tư duyệt. 

- Trường hợp có sự thay đổi về chủng loại vật liệu thi công xây dựng, thiết bị lắp đặt hoặc sản phẩm bán thành phẩm cung cấp cho công trình phải có sự chấp thuận của chủ đầu tư về sự thay đổi.

- Báo cáo định kỳ: Cung cấp cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công các Báo cáo định kỳ hàng tuần về các công việc do bộ phận thi công đã và đang thực hiện tại công trường (trong đó có báo cáo các công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu trong thời hạn định kỳ, nhận xét của bộ phận giám sát thi công về chất lượng công việc, tiến độ thi công các bộ phận và hạng mục công trình. Đề nghị nhà thầu thi công, nhà thầu thiết kế và chủ đầu tư kết hợp giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công công trình).
- Báo cáo nghiệm thu từng hạng mục: Sau mỗi công đoạn thi công phải thực hiện công tác nghiệm thu bộ phận, hạng mục công trình đã hoàn thành để đánh giá về mặt kỹ thuật và chất lượng cũng như khối lượng công việc đã hoàn thành, nhận xét và đưa ra phương hướng thực hiện các công đoạn tiếp theo.

- Công tác nghiệm thu và bàn giao công việc hoàn thành, giai đoạn xây dựng và tổng thể tại hiện trường được lập biên bản theo qui định của các văn bản pháp lý liên quan của Nhà nước với đầy đủ chữ ký của các bên có liên quan.

- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ: Các bên sẽ lần lượt tiến hành xem xét quá trình thi công trong thời gian tiến hành thi công từ cuộc họp giao ban trước, giải quyết những vướng mắc xảy ra, xem xét và đề ra biện pháp phương hướng tiến hành thi công giai đoạn tiếp theo. Các cuộc họp giao ban được thể hiện bằng văn bản có chữ ký của các bên liên quan.

- Bảo quản tài sản: Tư vấn giám sát thi công xây dựng có trách nhiệm tuân theo yêu cầu về bảo mật hồ sơ thi công, bảo đảm an toàn đối với tài sản của chủ đầu tư, nguyên vật liệu và máy móc thi công, các cấu kiện bán thành phẩm và thành phẩm tại công trường trong quá trình làm việc tại công trường.

Điều 9.  Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng tư vấn
1. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm hợp đồng tư vấn thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

2. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm tư vấn phải phù hợp với nội dung hợp đồng đã ký kết; đảm bảo thực hiện đúng các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn; đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Các bên phải thống nhất căn cứ để nghiệm thu; thỏa thuận về quy trình nghiệm thu, bàn giao sản phẩm.
a) Căn cứ nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng:

- Hợp đồng tư vấn xây dựng.
- Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt đối với tư vấn khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt đối với tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Nhiệm vụ thiết kế được duyệt, thiết kế các bước trước đó đã được phê duyệt đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng.
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.

- Hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát xây dựng đối với tư vấn khảo sát xây dựng; Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đối với tư vấn thiết kế xông tình xây dựng.
b) Bên giao thầu và nhà thầu tư vấn phải thỏa thuận số lần nghiệm thu trong hợp đồng, các tài liệu bàn giao tại thời điểm nghiệm thu. Những sai sót trong sản phẩm tư vấn xây dựng nhà thầu phải hoàn chỉnh theo đúng các điều khoản thoả thuận trong Hợp đồng.

c) Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành là biên bản nghiệm thu chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng công trình.
Điều 10.  Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng
1. Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.
2. Các bên phải quy định cụ thể thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng. Tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện các mốc hoàn thành, bàn giao công việc, sản phẩm chủ yếu. 

3. Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng được trong các trường hợp sau:

a) Do ảnh hưởng của động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;

b) Thay đổi, điều chỉnh dự án, phạm vi công việc của chủ đầu tư làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng;

c) Do việc bàn giao mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng đối với công việc khảo sát xây dựng, tạm dừng hợp đồng do lỗi của bên giao thầu, các thủ tục liên quan ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của nhà thầu gây ra.

d) Tạm dừng thực hiện công việc theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không do lỗi của nhà thầu gây ra.
4. Các bên phải quy định rõ các trường hợp được điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng. Khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng xây dựng) thì bên giao thầu và nhà thầu tư vấn thoả thuận, thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư phải báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng không được làm tăng giá hợp đồng nếu việc chậm trễ do lỗi của nhà thầu tư vấn.

Điều 11.  Giá hợp đồng
Giá hợp đồng tư vấn xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. Trong hợp đồng tư vấn có thể có một hoặc nhiều hình thức giá hợp đồng. Các bên căn cứ vào nội dung công việc để lựa chọn hình thức giá hợp đồng cho phù hợp. Đối với các công việc tư vấn đã xác định rõ nội dung công việc, khối lượng công việc thực hiện, thời gian hoàn thành công việc thì có thể áp dụng hình thức giá hợp đồng trọn gói. Đối với các công việc chưa xác định rõ nội dung, khối lượng, thời gian hoàn thành công việc thì có thể áp dụng hình thức giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh hoặc giá hợp đồng theo thời gian. 
1. Giá hợp đồng

a) Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện.
Khi áp dụng giá hợp đồng trọn gói thì giá hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng.
Giá hợp đồng trọn gói có thể áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng tư vấn xây dựng.
b) Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được xác định trên cơ sở đơn giá cố định cho các công việc nhân với khối lượng công việc tương ứng. Đơn giá cố định là đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.
Giá hợp đồng theo đơn giá cố định được áp dụng cho các gói thầu đủ điều kiện để xác định rõ về đơn giá để thực hiện các công việc theo đúng các yêu cầu của hợp đồng xây dựng. Đơn giá cho các công việc theo hợp đồng phải tính toán đầy đủ các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng.
Giá hợp đồng theo đơn giá cố định có thể áp dụng cho hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
c) Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh được xác định trên cơ sở đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo các thỏa thuận trong hợp đồng nhân với khối lượng công việc tương ứng được điều chỉnh giá.

Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh áp dụng cho các gói thầu chưa đủ điều kiện để xác định rõ về khối lượng, đơn giá và các yếu tố rủi ro liên quan đến giá hợp đồng như trượt giá trong thời gian thực hiện hợp đồng. Khi đó, giá gói thầu, giá hợp đồng các bên phải dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng.

Giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh có thể áp dụng cho tất cả các loại hợp đồng tư vấn xây dựng.
d) Giá hợp đồng theo thời gian được xác định trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia, các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia và thời gian làm việc tính theo tháng, tuần, ngày, giờ. 

· Mức thù lao cho chuyên gia được xác định trên cơ sở mức lương cho chuyên gia và các chi phí liên quan được thỏa thuận trong hợp đồng nhân với thời gian làm việc thực tế.

· Các khoản chi phí ngoài mức thù lao cho chuyên gia bao gồm: chi phí đi lại, văn phòng làm việc và chi phí hợp lý khác.

đ) Giá hợp đồng theo giá kết hợp là loại giá hợp đồng được sử dụng kết hợp các loại giá hợp đồng nêu tại điểm a, b, c và d khoản này.
2. Nội dung của giá hợp đồng: 
a) Chi phí chuyên gia, chi phí vật tư vật liệu, máy móc, chi phí quản lý, chi phí khác, chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng.

e) Chi phí cần thiết cho việc hoàn chỉnh sản phẩm tư vấn xây dựng sau các cuộc họp, báo cáo, kết quả thẩm định, phê duyệt.

c) Chi phí đi thực địa.

f) Chi phí đi lại khi tham gia vào quá trình nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu, xử lý vướng mắc trong hồ sơ thiết kế đối với tư vấn thiết kế và lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

®) Chi phí khác có liên quan.

3. Giá hợp đồng không bao gồm:

a) Chi phí cho các cuộc họp của chủ đầu tư để xem xét các đề nghị của nhà thầu.

b) Chi phí lấy ý kiến, thẩm tra, phê duyệt...

Điều 12.  Thanh toán hợp đồng
1. Tiến độ thanh toán

Các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng về số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, thời hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán.


Đối với hợp đồng trọn gói: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc  khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng.

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.
2. Hồ sơ thanh toán gồm: 

a) Đối với hợp đồng trọn gói:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán.

- Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng.
- Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản.

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Bảng tính giá trị những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có).

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản.

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế theo thỏa thuận trong hợp đồng.

- Bảng tính đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá (đơn giá thanh toán) theo thỏa thuận trong hợp đồng 

- Bảng tính giá trị những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có).

- Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản.

d) Đối với hợp đồng theo thời gian:

- Biên bản nghiệm thu thời gian làm việc thực tế hoặc bảng chấm công (theo tháng, tuần, ngày, giờ) tương ứng với kết quả công việc trong giai đoạn thanh toán.

- Bảng tính giá trị khối lượng phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng.
- Đề nghị thanh toán của nhà thầu bao gồm: Giá trị hoàn thành theo Hợp đồng, giá trị cho những công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng (nếu có), giá trị đề nghị thanh toán sau khi đã bù trừ các khoản.

Điều 13.  Điều chỉnh hợp đồng

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo các quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 và 39 nghị định 37/2015/NĐ-CP; Thông tư hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng của Bộ Xây dựng. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng bao gồm điều chỉnh khối lượng công việc, điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng và điều chỉnh các nội dung khác của hợp đồng.
1. Điều chỉnh khối lượng
Khi phát sinh khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng tư vấn đã ký kết thì các bên phải thỏa thuận trước khi thực hiện công việc. Đối với các công việc đã có đơn giá trong hợp đồng thì thực hiện theo đơn giá trong hợp đồng. Đối với công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên xác định trên cơ sở thỏa thuận hợp đồng và quy định của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
2. Điều chỉnh tiến độ
Trường hợp thời hạn hoàn thành công việc tư vấn chậm so với tiến độ của hợp đồng do lỗi của nhà thầu tư vấn thì nhà thầu tư vấn chịu thiệt hại do chậm tiến độ gây ra. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng không do lỗi của nhà thầu tư vấn thì giá hợp đồng được điều chỉnh căn cứ chi phí công việc tư vấn tại thời điểm thực hiện và nội dung hợp đồng đã ký kết.
Khi kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng so với thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng không do lỗi của nhà thầu, thì bên giao thầu và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, mức thù lao chuyên gia, các khoản ngoài mức thù lao chuyên gia quy định trong hợp đồng và thời gian kéo dài tương ứng để thỏa thuận chi phí trước khi thực hiện
3. Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng: Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng của Bộ Xây dựng.

4. Điều chỉnh các nội dung khác của hợp đồng tư vấn: Khi điều chỉnh các nội dung khác ngoài các nội dung tại khoản 1, 2 và 3 của Điều này và không làm thay đổi phạm vi, đối tượng điều chỉnh thì các bên xem xét thỏa thuận để ký phụ lục bổ sung hợp đồng. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.
Điều 14.  Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu

1. Quyền của nhà thầu:
a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tư vấn được giao.

b) Đề xuất các công việc chưa được chủ đầu tư đưa vào hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu hoặc thay đổi khi phát hiện yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm tư vấn xây dựng.
c) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả.

d) Từ chối thực hiện công việc không hợp lý ngoài nội dung Hợp đồng và những yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư.

e) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư thanh toán đúng hạn, yêu cầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán theo quy định.

g) Đối với tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: 

- Tham gia nghiệm thu, xác nhận khối lượng công việc hoàn thành.

- Tạm dừng thi công khi phát hiện công trình có nguy cơ mất an toàn hoặc nhà thầu thi công sai thiết kế.
2. Nghĩa vụ của nhà thầu:
a) Đảm bảo rằng tất cả các công việc nhà thầu thực hiện theo hợp đồng phải phù hợp với luật pháp và đảm bảo rằng tư vấn phụ (nếu có), nhân sự của tư vấn và tư vấn phụ sẽ luôn tuân thủ luật pháp. 

b) Thực hiện tư vấn xây dựng theo đúng nội dung và khối lượng công việc đã thoả thuận và tuân thủ các quy định về việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn Nhà nước.

c) Đề xuất, bổ sung công việc khi phát hiện các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến công việc tư vấn.

Thực hiện và chịu trách nhiệm đối với chất lượng các sản phẩm tư vấn. Sản phẩm tư vấn phải được các chuyên gia có đủ điều kiện năng lực theo qui định của pháp luật thực hiện, mang lại hiệu quả và phù hợp với các yêu cầu của chủ đầu tư để hoàn thành Dự án. Nhà thầu sẽ luôn luôn ủng hộ, bảo vệ lợi ích và quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư. 

d) Nộp cho chủ đầu tư các báo cáo và các tài liệu với số lượng và thời gian quy định trong hợp đồng. Nhà thầu thông báo đầy đủ và kịp thời tất cả các thông tin liên quan đến công việc tư vấn có thể làm chậm trễ hoặc cản trở việc hoàn thành các công việc theo tiến độ và đề xuất giải pháp thực hiện.

®) Hoàn thành đúng tiến độ và giao nộp các sản phẩm tư vấn xây dựng. Nhà thầu có trách nhiệm trình bày và bảo vệ các quan điểm về các nội dung của công việc tư vấn trong các buổi họp trình duyệt của các cấp có thẩm quyền do chủ đầu tư tổ chức. 

Nhà thầu sắp xếp, bố trí nhân lực của mình hoặc của nhà thầu phụ có kinh nghiệm và năng lực cần thiết như danh sách đã được chủ đầu tư phê duyệt để thực hiện công việc tư vấn. 

f) Phải cam kết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện có đủ thẩm quyền, năng lực để giải quyết các công việc còn vướng mắc tại bất kỳ thời điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư (kể cả ngày nghỉ) cho tới ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng đối với tư vấn lập dự án đầu tư (ngày hoàn thành và bàn giao công trình đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng).

Tuân thủ sự chỉ đạo và hướng dẫn của chủ đầu tư, trừ những hướng dẫn hoặc yêu cầu trái với luật pháp hoặc không thể thực hiện được.

h) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho các cuộc họp, báo cáo, thẩm định ... với số lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

i) Tất cả sản phẩm cuối cùng khi bàn giao cho chủ đầu tư phải phù hợp với hợp đồng, có đủ căn cứ pháp lý và được chủ đầu tư nghiệm thu. Sản phẩm giao nộp cuối cùng theo Hợp đồng sẽ là tài sản của chủ đầu tư.

j) Tham gia nghiệm thu các giai đoạn, nghiệm thu chạy thử thiết bị, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và toàn bộ công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư.
k) Nhà thầu không được tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật hay độc quyền nào liên quan đến công việc tư vấn, Hợp đồng hay các hoạt động công việc của chủ đầu tư khi chưa được chủ đầu tư đồng ý và chấp thuận trước bằng văn bản.

l) Nhà thầu phải tự thu xếp phương tiện đi lại, chỗ ăn ở khi phải làm việc xa trụ sở của mình.

m) Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư về quan hệ giao dịch, thực hiện công việc và thanh toán, quyết toán theo hợp đồng với chủ đầu tư.

Nhà thầu được ký hợp đồng với nhà thầu phụ (nếu có) với đầy đủ Phụ lục công việc giao cho nhà thầu phụ theo đúng qui định của pháp luật hiện hành; Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc do nhà thầu phụ thực hiện.

Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện không đúng nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên.
Thu thập các thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc của Hợp đồng:
Nhà thầu phải thu thập các thông tin liên quan đến toàn bộ các vấn đề có thể ảnh hưởng đến tiến độ, giá hợp đồng hoặc trách nhiệm của nhà thầu theo hợp đồng, hoặc các rủi ro có thể phát sinh cho nhà thầu trong việc thực hiện công việc tư vấn được quy định trong hợp đồng này. 

Trường hợp lỗi trong việc thu thập thông tin, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác của nhà thầu để hoàn thành công việc tư vấn theo các điều khoản được quy định trong hợp đồng này, nhà thầu đều phải chịu trách nhiệm. 
q) Giám sát tác giả theo quy định (đối với tư vấn thiết kế công trình xây dựng hoặc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật).

r) Trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của chủ đầu tư trong khoảng thời gian quy định trong hợp đồng. Nếu trong khoảng thời gian này nhà thầu không có ý kiến thì coi như nhà thầu đã chấp nhận đề nghị hay yêu cầu của chủ đầu tư.
Điều 15.  Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư
1. Quyền của chủ đầu tư:
a) Sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn xây dựng theo hợp đồng.

b) Không nghiệm thu sản phẩm tư vấn xây dựng không đạt chất lượng theo hợp đồng.

c) Kiểm tra công việc tư vấn của nhà thầu nếu thấy cần thiết. Thay đổi hoặc yêu cầu thay đổi cá nhân tư vấn không thực hiện đúng quy định.
d) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung sản phẩm tư vấn.

®) Đình chỉ thực hiện hoặc yêu cầu chấm dứt hợp đồng theo quy định.
2. Nghĩa vụ của chủ đầu tư :

a) Tạo điều kiện tốt nhất có thể về giấy phép làm việc, thủ tục hải quan, thuế... để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn.

b) Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến Dự án và Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu); Tạo điều kiện để nhà thầu được tiếp cận với công trình, thực địa.

c) Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

d) Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện tư vấn xây dựng.

®) Thanh toán cho nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong Hợp đồng này.

e) Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu. 

Điều 16.  Nhà thầu phụ (nếu có)
1. Đối với nhà thầu phụ chưa có danh sách trong Hợp đồng, nhà thầu phải trình danh sách, hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ cũng như phạm vi công việc mà nhà thầu phụ sẽ đảm nhận để chủ đầu tư xem xét chấp thuận trước khi ký Hợp đồng thầu phụ.

2. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ cũng như các sai sót của nhà thầu phụ.

3. Nhà thầu cam kết với chủ đầu tư rằng sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản chi phí cho nhà thầu phụ được quy định trong trong hợp đồng thầu phụ.

Điều 17.  Nhân lực của nhà thầu
1. Nhân lực của nhà thầu và nhà thầu phụ phải đủ điều kiện năng lực, có chứng chỉ hành nghề theo quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc của họ và phù hợp với quy định về điều kiện năng lực trong pháp luật xây dựng.
2. Chức danh, công việc thực hiện, trình độ và thời gian dự kiến tham gia thực hiện được quy định cụ thể trong hợp đồng. Trường hợp thay đổi nhân sự, nhà thầu phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho chủ đầu tư, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế.  

3. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu thay thế nhân sự nếu người đó không đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không đúng với hồ sơ nhân sự trong hợp đồng. 

4. Nhà thầu có thể điều chỉnh thời gian làm việc của nhân sự nếu cần thiết nhưng không làm tăng giá hợp đồng. Những điều chỉnh khác chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận.

5. Trường hợp thời gian làm việc của nhân sự phải kéo dài hoặc bổ sung nhân sự vì lý do tăng khối lượng công việc đã được thỏa thuận giữa chủ đầu tư và nhà thầu thì chi phí phát sinh cần thiết này sẽ được thanh toán trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết.

6. Nhà thầu tổ chức thực hiện công việc theo tiến độ đã thỏa thuận. Giờ làm việc, làm việc ngoài giờ, thời gian làm việc, ngày nghỉ... thực hiện theo Bộ Luật Lao động. Nhà thầu không được tính thêm chi phí làm ngoài giờ (giá hợp đồng đã bao gồm chi phí làm ngoài giờ).
Điều 18.  Rủi ro và bất khả kháng
1. Rủi ro là nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện Hợp đồng. Các bên phải đánh giá các nguy cơ rủi ro, lập kế hoạch quản lý rủi ro, các phương án quản lý rủi ro của mình.

2. Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không thể lường trước khi ký kết hợp đồng xây dựng và không thể khắc phục được khi nó xảy ra mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép như: thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác.

3. Các biện pháp thực hiện trong tình trạng bất khả kháng:
a) Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiến hành các biện pháp để hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng với thời gian sớm nhất và phải thông báo cho bên kia biết sự kiện bất khả kháng vào thời gian sớm nhất; cung cấp bằng chứng về bản chất và nguyên nhân, đồng thời thông báo việc khắc phục trở lại điều kiện bình thường vào thời gian sớm nhất.

b) Các bên sẽ thực hiện mọi biện pháp để giảm tối đa mức thiệt hại do sự kiện bất khả kháng gây ra.

c) Trong trường hợp xảy ra bất khả kháng, các bên sẽ gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng tương ứng bằng thời gian diễn ra sự kiện bất khả kháng mà bên bị ảnh hưởng không thể thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của mình
d) Nếu trường hợp bất khả kháng xảy ra mà mọi nỗ lực của một bên hoặc các bên không đem lại kết quả và buộc phải chấm dứt công việc tại một thời điểm bất kỳ, một bên sẽ gửi thông báo việc chấp dứt hợp đồng bằng văn bản cho bên kia.

4. Thanh toán khi xảy ra bất khả kháng

Các khoản chi phí phát sinh hợp lý do nhà thầu phải chịu hậu quả bất khả kháng để phục hồi hoạt động được chủ đầu tư xem xét để thanh toán.
Điều 19.  Quyết toán và thanh lý Hợp đồng
1. Quyết toán Hợp đồng

Chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận thời gian nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn theo hợp đồng.

Khi nhận được  Biên bản nghiệm thu và xác nhận của chủ đầu tư rằng nhà thầu đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo qui định của hợp đồng, nhà thầu sẽ trình cho chủ đầu tư tài liệu quyết toán hợp đồng, hồ sơ quyết toán bao gồm:.
a) Biên bản nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc tư vấn.
b) Bản xác nhận giá trị khối lượng công việc phát sinh (nếu có).
c) Bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng trong đó nêu rõ phần đã thanh toán và giá trị còn lại mà chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu.

Sau khi hai bên đã thống nhất tài liệu quyết toán, chủ đầu tư sẽ thanh toán toàn bộ giá trị còn lại của Hợp đồng cho nhà thầu. 
2. Việc thanh lý Hợp đồng phải được các bên hoàn tất trong khoảng thời gian quy định trong hợp đồng từ ngày các bên hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng.
Điều 20.  Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... / ... /2015 và thay thế cho Thông tư số 08/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn mẫu Hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.  

a) Các hợp đồng tư vấn xây dựng đã ký và đang thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 


b) Các hợp đồng tư vấn xây dựng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.


c) Nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng chưa phát hành nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Thông tư này thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho phù hợp với các quy định của Thông tư này, thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu biết để điều chỉnh các nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp; trường hợp đã đóng thầu thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.   

2. Những nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này, căn cứ quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP để thực hiện.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.
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